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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
 Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; 
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; 
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 

báo Chính phủ và thay thế Quyết định số 62/2002/QĐ/BNN ngày 11 tháng 7 năm 
2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành kèm theo Quy 
định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Thú y, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các 
đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ NN & PTNT; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Vụ Pháp chế, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi - Bộ NN & PTNT; 
- Sở NN &PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y; 
- Lưu: VT, PC. 
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BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

 
QUY ĐỊNH  

Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy định này quy định về điều kiện thú y đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, 
thủ tục đăng ký và công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động thú y trong vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 
động vật. 

 a) Vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh để cung cấp động 
vật, sản phẩm động vật cho tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu gồm: Vùng an toàn 
dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh của một loài động vật đối với một bệnh hoặc nhiều 
bệnh; Vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh của nhiều loài động vật đối 
với một bệnh hoặc nhiều bệnh; 

b) Động vật, sản phẩm động vật trong Quy định này theo khoản 1, 2  Điều 3 của 
Pháp lệnh Thú y, trừ động vật lưỡng cư; cá, giáp xác, nhuyễn thể, động vật có vú sống 
dưới nước và các loại động vật thuỷ sinh khác. 

2. Đối tượng áp dụng 

 Quy định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước có hoạt động liên quan đến chăn nuôi gia súc, gia cầm; sản xuất, kinh 
doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; mua bán, giết mổ động vật; sơ chế, kinh doanh 
động vật, sản phẩm động vật; vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trong vùng 
an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 
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 Điều 2. Giải thích từ ngữ 

 1. Vùng an toàn dịch bệnh là vùng lãnh thổ (một huyện hay nhiều huyện; một 
tỉnh hay nhiều tỉnh) được xác định, ở đó không xảy ra ca bệnh nào trong thời gian quy 
định cho từng bệnh hoặc nhiều bệnh và các hoạt động về thú y phải đảm bảo kiểm 
soát được dịch bệnh, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra 
vệ sinh thú y giết mổ. Kiểm soát được nguồn gốc động vật và sản phẩm động vật 
trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. 

2. Cơ sở an toàn dịch bệnh là cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm (trại, nông 
trường, xí nghiệp) hoặc một xã, một phường mà ở đó không xảy ra ca bệnh nào trong 
thời gian quy định cho từng bệnh và các hoạt động chăn nuôi, thú y đảm bảo kiểm 
soát được dịch bệnh, kiểm soát được việc xuất, nhập động vật, sản phẩm động vật.  

3. Vùng đệm là vùng tiếp giáp với vùng an toàn, phạm vi của vùng đệm có bán 
kính tính từ chu vi vùng an toàn dịch bệnh là 10 km đối với bệnh LMLM, 5 km đối 
với bệnh Dịch tả lợn, 3 km đối với bệnh Cúm gia cầm và Newcastle, 1 km đối với các 
bệnh khác. 

Phạm vi vùng đệm của cơ sở an toàn dịch bệnh có bán kính tính từ chu vi cơ sở 
an toàn dịch bệnh là 5 km đối với bệnh LMLM, 3 km đối với bệnh Dịch tả lợn, 2 km 
đối với bệnh Cúm gia cầm và Newcastle, 0,5 km đối với các bệnh khác. 

 4. Ổ dịch là nơi đang có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật thuộc Danh 
mục các bệnh phải công bố dịch hoặc Danh mục các bệnh nguy hiểm của động vật.  

5. Giám sát dịch bệnh là việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá tính chất, nguyên nhân 
xuất hiện, phương thức lây lan bệnh trong suốt quá trình chăn nuôi, vận chuyển, giết 
mổ động vật, sơ chế, kinh doanh sản phẩm động vật. 

6. Điều kiện vệ sinh thú y là những yêu cầu, tiêu chuẩn về địa điểm, vị trí trang 
trại; chuồng nuôi, kho bảo quản, không khí, nước, môi trường; con giống, thức ăn 
chăn nuôi; dụng cụ chăn nuôi, chất thải theo quy định của Nhà nước.  

Chương II 

ĐIỀU KIỆN THÚ Y ĐỐI VỚI VÙNG, CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH 

 Điều 3. Điều kiện vệ sinh thú y (sau đây viết tắt là VSTY) đối với vùng an toàn 
dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh 
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 1. Điều kiện về dịch bệnh đối với vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch 
bệnh gia súc được quy định như sau: 

 a) An toàn đối với bệnh Lở mồm long móng (sau đây viết tắt là LMLM): không 
có dịch bệnh ít nhất 12 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị tiêu hủy 
hoặc sau 02 năm kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng đã khỏi bệnh; 

 b) An toàn đối với bệnh Dịch tả lợn (sau đây viết tắt là DTL): không có dịch 
bệnh ít nhất 40 ngày kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị tiêu hủy, bị giết mổ bắt 
buộc hoặc sau 6 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng khỏi bệnh hoặc bị chết; 

 c) An toàn đối với bệnh Cúm gia cầm: không có dịch bệnh ít nhất 01 năm kể từ 
khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết hoặc bị tiêu huỷ; 

  d) An toàn đối với bệnh Dại: không có dịch bệnh ít nhất 24 tháng kể từ khi con 
vật mắc bệnh cuối cùng bị chết hoặc bị tiêu hủy, thực hiện nghiêm chỉnh điều 6,7,8 
Chương II phòng chống bệnh dại của Nghị định 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 
của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật như: 100% số gia đình đăng ký 
nuôi chó với Ủy ban nhân cấp xã, 100% số chó được tiêm phòng vắc xin. Khi kiểm 
tra kháng thể sau tiêm phòng có miễn dịch bảo hộ trên 80%, chủ vật nuôi phải thực 
hiện xích, nhốt hoặc giữ chó, đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường không ảnh 
hưởng tới người xung quanh, kiểm tra huyết thanh không có vi rút Dại lưu hành trên 
đàn chó (tỷ lệ mẫu kiểm tra huyết thanh theo phụ lục 6); 

 đ) An toàn đối với bệnh Newcastle, Dịch tả vịt: không có dịch bệnh Newcastle, 
dịch bệnh Dịch tả vịt ít nhất 1 năm kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết hoặc 
bị xử lý;  

 e) An toàn đối với bệnh Rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) thể độc lực cao: 
không có dịch bệnh ít nhất 6 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị 
tiêu huỷ; sau 1 năm đối với con vật mắc bệnh cuối cùng đã khỏi bệnh (Kiểm tra huyết 
thanh âm tính với bệnh, tỷ lệ mẫu kiểm tra huyết thanh theo phụ lục 6);    

 f) An toàn đối với các dịch bệnh khác (Leptospirosis, Brucellois, Aujeszky, 
Gumboro, Marek…): không có dịch bệnh ít nhất 6 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh 
cuối cùng bị chết, bị tiêu huỷ; sau 1 năm đối với con vật mắc bệnh cuối cùng đã khỏi 
bệnh (kiểm tra huyết thanh âm tính với bệnh, tỷ lệ mẫu kiểm tra huyết thanh theo phụ 
lục 6).    
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  2. Có thể xảy ra bệnh khác thuộc Danh mục phải công bố dịch của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng dịch chỉ xảy ra lẻ tẻ, số lượng ít, không phát 
thành dịch và động vật mắc bệnh được xử lý kịp thời theo quy định. 

 3. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thú y trong bản Quy định này đối với việc 
tiêm phòng, xét nghiệm bệnh, kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y giết mổ, sơ chế, kinh 
doanh động vật, sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi, khai báo dịch bệnh. 

 4. Đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh thú y theo quy định của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, hướng dẫn hiện hành của Cục Thú y đối với các cơ sở có hoạt 
động liên quan đến thú y quy định tại khoản 3 Điều 1 của Quy định này.  

Điều 4. Quy định về việc khai báo dịch bệnh 

 1. Đối với vùng an toàn dịch bệnh là tỉnh, thành phố, huyện, quận, thị xã và cơ 
sở an toàn dịch bệnh là xã, phường: 

a) Tổ chức, cá nhân trong thôn, ấp, bản, xã, phường, thị trấn, thị tứ có chăn 
nuôi, giết mổ động vật phải có sổ theo dõi tình hình chăn nuôi, dịch bệnh, giết mổ. 
Khi thấy động vật mắc bệnh hoặc chết do nghi mắc bệnh truyền nhiễm phải báo ngay 
cho Thú y xã, phường hoặc cơ quan Thú y và chính quyền sở tại, không được vận 
chuyển, bán, giết mổ, lưu thông trên thị trường. 

 Khi xẩy ra dịch bệnh đăng ký an toàn hoặc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như 
LMLM, DTL, Cúm gia cầm phải báo cáo ngay Thú y xã hoặc Trạm Thú y huyện theo 
chế độ báo cáo đột xuất 02 ngày/1 lần. Khi không có dịch xảy ra thì thực hiện chế độ 
báo cáo định kỳ 7 ngày/1 lần đối với các bệnh nguy hiểm như LMLM, DTL, Cúm gia 
cầm; 

 b) Ngoài báo cáo khi có dịch bệnh đột xuất, định kỳ hàng tháng Ban Thú y xã 
phải báo cáo Trạm thú y huyện, Trạm thú y huyện báo cáo Chi Cục Thú y tỉnh, Chi 
cục Thú y tỉnh báo cáo cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y (theo phụ lục 7, 8). 

2. Đối với cơ sở an toàn dịch bệnh là cơ sở chăn nuôi: 

a) Trại chăn nuôi có quy mô nhỏ thuộc địa bàn xã, phải báo cáo dịch bệnh trực 
tiếp cho Thú y xã; 

b) Trại chăn nuôi tư nhân hoặc doanh nghiệp chăn nuôi có quy mô trung bình 
trở lên báo cáo dịch bệnh trực tiếp cho Trạm Thú y huyện; 
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c) Trại chăn nuôi thuộc tỉnh quản lý báo cáo dịch bệnh trực tiếp cho Chi cục 
Thú y tỉnh; 

d) Nông trường, trại chăn nuôi giống thuộc trung ương quản lý, báo cáo dịch 
bệnh trực tiếp cho cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y.  

 3. Thú y xã, cơ quan Thú y nhận được khai báo dịch bệnh, phải kiểm tra  xác 
minh ngay, trường hợp cần thiết phải lấy mẫu xét nghiệm hoặc gửi xét nghiệm bệnh. 
Trong trường hợp nghi mắc bệnh LMLM, DTL, Cúm gia cầm, Newcastle hoặc bệnh 
được đăng ký an toàn dịch bệnh thì phải báo cáo ngay cơ quan Thú y cấp trên. 

  Điều 5. Quy định về việc tiêm phòng 

 1. Chế độ tiêm phòng đối với từng bệnh, từng loài động vật trong vùng an toàn 
dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh thực hiện theo Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN 
ngày 13/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Riêng đối với bệnh 
Cúm gia cầm phải áp dụng chế độ tiêm phòng trong chiến lược tiêm vắc xin Cúm gia 
cầm hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

2. Đối với bệnh đăng ký an toàn, tỷ lệ tiêm phòng phải đạt trên 90% so với tổng 
đàn và 100% so với diện phải tiêm. 

3. Đối với các bệnh khác như: Tụ huyết trùng trâu bò, Tụ huyết trùng lợn, Đóng 
dấu lợn, Nhiệt thán, Ung thán khí, Phó thương hàn, Lép tô (nơi có ổ dịch cũ) phải 
tiêm phòng theo quy định 6 tháng một lần, đạt tỷ lệ ≥ 80% so với diện tiêm. Kết quả 
tiêm phòng phải được ghi chép và báo cáo định kỳ theo phụ lục 7. 

4. Đối với một số bệnh nguy hiểm như LMLM, Cúm gia cầm, DTL, Newcastle 
phải thực hiện việc giám sát sau mỗi đợt tiêm phòng để đánh giá hiệu quả của công 
tác tiêm phòng. 

Điều 6. Quy định về việc kiểm dịch động vật 

1. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt 
đối với động vật, sản phẩm động vật nhập vào vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, cụ thể: 

a) Động vật, sản phẩm động vật được đưa vào vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 
phải có nguồn gốc từ vùng, cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh và phải có 
giấy chứng nhận kiểm dịch tại gốc của cơ quan Thú y có thẩm quyền; 
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b) Động vật phải được nuôi cách ly trong thời gian từ 15-30 ngày tuỳ theo từng 
bệnh, từng loài động vật tại khu cách ly trước khi cho nhập đàn.  

2. Trong trường hợp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào vùng an toàn dịch 
bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh cho phép thành lập các chốt kiểm dịch động vật trên các đường giao 
thông chính trong vùng đệm. 

 3. Chỉ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho động vật, sản phẩm động vật được 
lấy từ vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc từ cơ sở  không có dịch 
bệnh và có xác nhận của cơ quan thú y sở tại.  

Điều 7. Quy định về kiểm tra vệ sinh thú y và giết mổ động vật 

 1. Cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ động vật, con giống, thức ăn, nước uống phải 
được kiểm tra 2 lần/1 năm và phải đạt quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn quốc gia về 
vệ sinh thú y. 

 2. Việc giết mổ gia súc, gia cầm để kinh doanh phải được thực hiện tại các cơ 
sở giết mổ tập trung, đủ điều kiện vệ sinh thú y và được cơ quan thú y kiểm soát giết 
mổ. 

 3. Việc buôn bán động vật, sản phẩm động vật trong vùng an toàn dịch bệnh 
phải được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chỉ lưu thông, buôn bán động vật, sản phẩm 
động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.  

Điều 8. Quy định về chẩn đoán, xét nghiệm bệnh 

1. Định kỳ tiến hành khảo sát, đánh giá về huyết thanh học, sự lưu hành của 
virut đối với bệnh đăng ký an toàn và các bệnh truyền lây sang người. 

2. Khi có động vật mắc bệnh, chết mà nghi là bệnh dịch nguy hiểm, cơ quan thú 
y phải tiến hành chẩn đoán, xét nghiệm ngay và có phiếu kết quả chẩn đoán kèm theo 
báo cáo dịch bệnh. 

3. Kiểm tra, đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với các bệnh đã tiêm 
phòng, kiểm tra huyết thanh học đối với một số bệnh mang trùng như: bệnh LMLM, 
DTL, Lép tô, Sẩy thai truyền nhiễm, Lao, Bạch lỵ, CRD (được thực hiện theo quy 
định tại phụ lục 6) trước khi công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và kiểm tra 
định kỳ được thực hiện theo phân công, phân cấp về chẩn đoán  của Cục Thú y. 
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4. Bảo vệ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh: 

a) Khi đã được công nhận là vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, phải áp dụng các 
biện pháp ngăn chặn để mầm bệnh không xâm nhập vào do các yếu tố lây lan như gió, 
nguồn nước, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, sự đi lại của con người, 
phương tiện giao thông;  

b) Kiểm tra huyết thanh học định kỳ (được thực hiện theo quy định tại phụ lục 
6). 

 Điều 9. Quy định về xử lý động vật mắc bệnh truyền nhiễm 

 1. Thực hiện việc giết huỷ động vật mắc bệnh LMLM ngay khi phát hiện được 
bệnh. 

 2. Xử lý động vật mắc bệnh Dịch tả lợn như sau: 

 a) Lợn có trọng lượng < 20 kg phải tiêu hủy bằng cách chôn hoặc đốt; 

 b) Lợn có trọng lượng > 20 kg phải giết mổ bắt buộc và thịt có thể sử dụng làm 
thực phẩm sau khi luộc chín. Phủ tạng và các sản phẩm khác phải tiêu huỷ.  

3. Xử lý gia cầm mắc bệnh cúm gia cầm như sau: 

Tiêu hủy cả đàn ngay khi phát hiện được bệnh, phải có trang thiết bị bảo hộ 
tránh để dịch lây lan và lây nhiễm sang người. 

 4. Thực hiện việc tiêu hủy, giết mổ bắt buộc đối với động vật mắc các bệnh 
khác theo hướng dẫn, giám sát của cơ quan Thú y phù hợp cho từng bệnh theo quy 
định của pháp luật Thú y. 

 5. Gia súc, gia cầm chết do các bệnh truyền nhiễm khác đều phải tiêu hủy. 

Chương III 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG NHẬN VÙNG,  

CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH 

Điều 10. Thủ tục đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch 
bệnh 
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Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, chủ cơ sở chăn 
nuôi đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh phải lập hồ 
sơ đăng ký gồm: 

 1. Đơn đăng ký vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy 
định tại phụ lục 1a, 1b); 

 2. Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo 
mẫu quy định tại phụ lục 4a, 4b), bao gồm các nội dung sau: 

 a) Lập báo cáo mô tả vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh về địa 
điểm, địa lý tự nhiên, đặc điểm sản xuất chăn nuôi; 

 b) Hoạt động thú y trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. 

 Mỗi vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh có một tờ trình riêng. 

Điều 11. Nơi đăng ký vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh và thời 
hạn tiến hành 

 1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ sở chăn nuôi đăng ký xây dựng vùng an toàn 
dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 10 của 
Quy định này về Chi cục Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 2. Trong phạm vi 15 ngày, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thú y cùng Uỷ 
ban nhân dân cấp huyện, cơ sở chăn nuôi tiến hành lập dự án xây dựng vùng an toàn 
dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. 

Điều 12. Thủ tục đăng ký công nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch 
bệnh 

Địa phương, cơ sở chăn nuôi đăng ký công nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở 
an toàn dịch bệnh phải làm thủ tục như sau: 

1. Lập hồ sơ đăng ký gồm: 

a) Đơn đề nghị thẩm định (theo mẫu quy định tại phụ lục 2a, 2b); 

b) Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh đã được 
xây dựng. 
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2. Hồ sơ đăng ký nộp về Cục Thú y 

Trong phạm vi 15 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Cục Thú y thẩm định 
điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh và trả lời kết quả.  

Nếu đủ điều kiện thì sau 15 ngày các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng 
nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh cho địa phương theo quy định 
tại Điều 15 của Quy định này. 

Trong trường hợp thẩm định là chưa đủ điều kiện là vùng an toàn dịch bệnh, cơ 
sở an toàn dịch bệnh thì địa phương, cơ sở có thể đề nghị thẩm định lại sau khi đã sửa 
chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu trong lần thẩm định trước. 

Điều 13. Thành lập đoàn thẩm định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 

 1. Cục Thú y có trách nhiệm quyết định thành lập đoàn thẩm định.  

2. Thành phần đoàn thẩm định do Cục trưởng Cục Thú y quyết định gồm các 
cán bộ thuộc các đơn vị chuyên môn kỹ thuật thú y có liên quan đến nội dung thẩm 
định.  

Điều 14. Nhiệm vụ của đoàn thẩm định 

1. Kiểm  tra các điều kiện của vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh 
đề nghị được công nhận. 

2. Đánh giá về tình hình dịch bệnh, vận chuyển gia súc trong vùng và xuất, 
nhập với các địa phương, nước khác. 

3. Xác định khả năng của các cơ quan có trách nhiệm đối với vùng an toàn dịch 
bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. 

4. Lập báo cáo kết quả thẩm định và kiến nghị ở một trong các mức sau đây: 

a) Mức A: đạt đầy đủ tiêu chuẩn về nội dung kiểm tra đối với vùng an toàn dịch 
bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh, có số điểm thẩm định từ 70-100 điểm, đề nghị công 
nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh; 

b) Mức B: đạt tiêu chuẩn chưa đầy đủ, có số điểm thẩm định từ 50-69 điểm, cần 
hoàn thành những nội dung theo yêu cầu của đoàn thẩm định để đề nghị thẩm định 
lại; 
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c) Mức C: không đạt tiêu chuẩn, có số điểm thẩm định dưới 50 điểm, cần tiếp 
tục các hoạt động xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. 

Điều 15. Thẩm quyền cấp giấy công nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an 
toàn dịch bệnh 

Trên cơ sở báo cáo kết quả của Đoàn thẩm định, Cục Thú y có trách nhiệm xem 
xét và cấp giấy công nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với 
vùng, cơ sở đủ điều kiện theo quy định. 

Điều 16. Quản lý vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh 

1. Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh có giá trị 
02 năm kể từ ngày cấp đối với bệnh LMLM, Dịch tả lợn; 01 năm đối với bệnh Rối 
loạn hô hấp và sinh sản (PRRS), Newcastle, Dịch tả vịt, Gumboro, CRD, Bạch lỵ và 6 
tháng đối với Bệnh cúm gia cầm và được Cục Thú y thông báo cho các tỉnh, thành 
phố trong phạm vi cả nước.  

Trước khi hết thời hạn 2 tháng đơn vị phải có đơn đề nghị thẩm định lại gửi về 
Cục Thú y. Nếu trong thời gian được cấp giấy công nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ 
sở ATDB không đảm bảo các yêu cầu theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền thu 
hồi giấy. 

2. Cục Thú y tổ chức thẩm định lại vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch 
bệnh trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị thẩm định, với các nội dung 
sau: 

a) Điều kiện vệ sinh thú y cơ sở chăn nuôi; 

b) Kiểm tra huyết thanh học các bệnh đăng ký an toàn và các bệnh truyền lây 
sang người; 

c) Kiểm tra công tác tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thú y đối với vùng an 
toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh 
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1. Cục Thú y chịu trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục Thú y trong việc xây dựng và quản lý các 
hoạt động đối với vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh; 

b) Thẩm định vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh; 

c) Ra quyết định công nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh; 

d) Giám sát, kiểm tra, thanh tra các vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch 
bệnh. 

 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm: 

 a) Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về kế hoạch 
xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh ở địa phương;  

 b) Đầu tư kinh phí cho các hoạt động về thú y và các hoạt động khác trong 
vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. 

3. Chi cục Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm: 

 a) Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cơ sở chăn nuôi trong việc lập hồ sơ, 
phối hợp với các cơ quan hữu quan ở địa phương, cơ sở chăn nuôi xây dựng, quản lý 
vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh và thực hiện các nội dung chuyên 
môn kỹ thuật thuộc thẩm quyền; 

 b) Thành lập đoàn thẩm định và đề nghị Cục Thú y công nhận cơ sở an toàn 
dịch bệnh theo phân công của Cục Thú y; 

 c) Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy trình về vệ sinh thú y 
trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. 

3. Các đơn vị được Cục Thú y cử thẩm định, chẩn đoán xét nghiệm đối với các 
vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về những kết luận của mình. 

Điều 18. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chăn 
nuôi thú y trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh 

1. Các cơ sở chăn nuôi, chế biến thức ăn chăn nuôi, giết mổ động vật, kinh doanh 
động vật, sản phẩm động vật trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh 
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phải tuân theo các quy định của pháp luật về thú y đối với vùng an toàn dịch bệnh, cơ 
sở an toàn dịch bệnh. 

2. Tổ chức, cá nhân ở các vùng khác có các hoạt động liên quan đến vùng an 
toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh phải chấp hành các quy định áp dụng đối với 
vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. 
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Phô lôc 1b: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008 /QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 
 

                                                          

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 
 

                   đơn Đăng ký 
  Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 

 
 
Kính gửi1:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Tên tôi là2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Đại diện3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đề nghị đăng ký xây dựngcơ sở ATDB: . .(tên cơ sở chăn nuôi) . . . . . . . . . . .  

Quy mô4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

An toàn về bệnh5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đối với loài động vật là. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  

 
                                                                               ...........,  ngày     tháng     năm 20 

 
                                                                              Người làm đơn   

                                                          (ký tên, đóng dấu)6    
     
 
 
 
 

 
1 Theo điều 11,12 của Quy định này 
2 Theo điều 11 của Quy định này 
3 Tên cơ quan của người làm đơn hoặc tên cơ sở chăn nuôi 
4 Theo điều 1 của Quy định này 
5 Theo điều 1 của Quy định này 
6 Ghi rõ họ tên, đóng dấu ( đối với cơ sở có sử dụng con dấu) 



 
 
Phô lôc 2a: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 
 

                                          

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 
 
 

 đơn đề nghị thẩm định  
               Vùng an toàn dịch bệnh 
 
 
Kính gửi1:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Đại diện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đề nghị thẩm định vùng ATDB:. . . . .(tên vùng ATDB) . . . .  

Quy mô: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

An toàn về bệnh: . . . . . . . . . . . . . . . .đối với loài động vật là: . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đăng ký xây dựng vùng ATDB từ ngày . . . tháng . . . năm . . . . . 

 
...........,  ngày     tháng     năm 200

 
Người làm đơn 

       (ký tên, đóng dấu) 

 
1 Theo điều 12 của Quy định này. 



Phô lôc 2b: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 
 

                                                          

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 
 

 đơn đề nghị thẩm định  
               Cơ sở an toàn dịch bệnh 
 

 

Kính gửi1:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Đại diện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đề nghị thẩm định cơ sở ATDB:. . . . .(tên cơ sở chăn nuôi) . . . . . . . . . . . . . . 

Quy mô: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

An toàn về bệnh: . . . . . . . . . . . . . . . .đối với loài động vật: . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đăng ký xây dựng cơ sở ATDB từ ngày . . . tháng . . . năm . . . . . 

      . . . . . ., ngày     tháng     năm 20 

Người làm đơn 
        (ký tên, đóng dấu) 

 
 

 
1 Cơ quan Thú y sẽ phê duyệt đơn 



 
 
Phô lôc 3: 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 
 
Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Cục thú y 
 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /BB-TY  .............,  ngày      tháng      năm 200
 

Biên bản thẩm định 
Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 

 

1. Cơ quan tiến hành thẩm định: Cục Thú y 

Gồm có: 

- Ông (bà): .................................................... Chức vụ:..................................... 

- Ông (bà): .................................................... Chức vụ:..................................... 

- Ông (bà): .................................................... Chức vụ:..................................... 

- Ông (bà): .................................................... Chức vụ:..................................... 

- Ông (bà): .................................................... Chức vụ:..................................... 

2. Cơ sở được thẩm định: ..................................................................................... 

Gồm có: 

- Ông (bà): .................................................... Chức vụ:..................................... 

- Ông (bà): ..................................................... Chức vụ:.................................... 

- Ông (bà): ..................................................... Chức vụ:.................................... 

3. Nội dung thẩm định: 

a. Cơ sở chăn nuôi: 

- Điều kiện chuồng trại. 

- Tình hình vệ sinh thú y. 

b. Cơ sở giết mổ 

- Điều kiện vệ sinh thú y 

- Các giấy tờ có liên quan đến các trường hợp giết mổ bắt buộc, biên bản 

mổ khám 

c. Động vật: 
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Phụ lục 3: 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 
 

- Chủng loại, số lượng. 

- Tình trạng sức khoẻ. 

- Hợp đồng, hồ sơ tiêm phòng. 

- Phiếu kết quả xét nghiệm bệnh 

- Phiếu kết quả xét nghiệm kiểm tra độ miễn dịch 

- Phiếu kết quả xét nghiệm khác 

- Giấy tờ kiểm dịch 

d. Báo cáo dịch tễ trong vùng. 

 

4. Nhận xét - kết luận: 

..........................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
 

 

Đại diện cơ sở được thẩm định              Đại diện cơ quan thẩm định 
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Phụ lục 4a: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 
 

 

                                          

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tờ trình  
Về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh1  

 
 

Tên vùng ATDB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Điện thoại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Mô tả vùng ATDB2 

1.1. Địa điểm vùng ATDB 

1.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội 

1.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi 

2. Hoạt động thú y trong vùng ATDB 

2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong vùng ATDB 

2.2. Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng vùng ATDB 

. . . . . . . ., ngày      tháng      năm 200 

                                                                         Đại diện vùng ATDB 
                                                                         (ký tên, đóng dấu)

 
1 Gửi kèm đơn xin đăng ký xây dựng vùng ATDB. 
2 Theo 2.2 phần III Hướng dẫn thực hiện. 



Phụ lục 4b: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 
 

 

                                                          

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tờ trình  
Về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh1  

 
 

Họ và tên chủ cơ sở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Mô tả cơ sở ATDB2 

1.1. Địa điểm cơ sở ATDB 

1.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội 

1.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi 

2. Hoạt động thú y trong cơ sở ATDB 

2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong cơ sở ATDB 

2.2 Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng cơ sở ATDB 

. . . . . . . ., ngày      tháng      năm 20 

                                                                         Đại diện cơ sở ATDB 
                                                                         (ký tên, đóng dấu)

 

 
1 Gửi kèm đơn xin đăng ký xây dựng cơ sở ATDB 
2 Theo điều 10 chương III của bản Quy định này 
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Phô lôc 5: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 
Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh 

 
Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Điện thoại . . . . . . . . . . . . .  

1. Mô tả vị trí địa lý 

- Tổng diện tích đất tự nhiên. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Vùng tiếp giáp xung quanh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Cơ sở vật chất 

- Hàng rào (tường) ngăn cách:   Có. . . . Không . . . . . 
- Khu hành chính gồm: Phòng thường trực        Có ........        Không ....... 
          Phòng giao dịch:           Có .........       Không ...... 
- Khu chăn nuôi: Ví dụ: Số nhà nuôi lợn nái . . . .  Tổng diện tích . . . .  . . . . .  
                     Số nhà nuôi lợn đực giống . . . .Tổng diện tích ...... 
                    Số nhà nuôi lợn thịt, lợn choai . . .  Tổng diện tích. .  
- Khu nhà kho: Có kho thức ăn riêng biệt với diện tích . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       Có kho chứa dụng cụ, phương tiện chăn nuôi với diện tích .... 
- Khu xử lý chất thải: Bể hoặc nơi tập trung chất thải:  Có . . . .   Không. . . . . 
 (Nếu có mô tả hệ thống xử lý chất thải) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Khu cách ly:  Cách ly gia súc mới nhập:   Có . . . . Không. . . . 
      Cách ly gia súc bệnh:          Có. . . . .Không. . . . 
 (Nếu có mô tả quy mô, khoảng cách với khu khác). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Khu tiêu huỷ gia súc bệnh:  Có. . . .Không . . . . 
- Quần áo, ủng, mũ dùng trong khu chăn nuôi:   Có . . . .  Không . . .. 
- Phòng thay quần áo:    Có. . . . .Không . . . . 
- Phòng tắm sát trùng trước khi vào khu chăn nuôi:  Có. . . . Không. . . . 

(Nếu có mô tả phòng tắm, hoá chất sát trùng). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Hố sát trùng ở cổng trước khi vào trại:  Có. . . . Không . . . . . 
 (Nếu có mô tả, hoá chất sát trùng). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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3. Quy mô, cơ cấu đàn, sản phẩm, sản lượng 

- Quy mô: Tổng đàn: . . . . 
- Cơ cấu đàn: Ví dụ:      Lợn nái . . . . .con 
                    Lợn đực giống . . . .con 
                    Lợn con theo mẹ: sơ sinh đến 2 tháng tuổi (theo mẹ).  
                    Lợn con > 2 tháng đến < 4 tháng (lợn choai): . . . . 
                    Lợn thịt > 4 tháng: . . . . 
- Sản phẩm bán ra: (loại gia súc gì). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Sản lượng hàng năm đối với mỗi loại sản phẩm: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Nguồn nhân lực 

- Người quản lý: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Số công nhân chăn nuôi: . . . . Số được đào tạo . . . .Số chưa được đào tạo . .  
- Cán bộ thú y chuyên trách hay kiêm nhiệm, trình độ?  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Hệ thống quản lý chăn nuôi 

- Gồm những giống gia súc gì? nhập từ đâu? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Nguồn thức ăn tổng hợp? tự chế biến ? thức ăn xanh? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Nguồn nước uống: nước máy, giếng khoan, nước tự nhiên? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Chăm sóc quản lý: Sử dụng loại máng ăn, máng uống, thời gian cho ăn, số 
lần trong ngày, thời gian tắm. 

Hệ thống ghi chép: lý lịch gia súc, ngày phối, ngày đẻ, số con sinh ra, tỷ lệ 
nuôi sống, ngày chu chuyển đàn, ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Chế độ vệ sinh chuồng trại trong ngày, trong tuần, tháng làm gì? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Quy trình chăn nuôi đối với từng lứa tuổi, loại gia súc:  Có. ..  Không . . . . 

(nếu có cung cấp bản photo kèm theo) 
- Nội quy ra vào trại: Có. . . .  Không . . .  . 

(Nếu có photo kèm theo) 
- Chế độ tiêm phòng: Loại vắc xin, thời gian tiêm? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Nơi tiêu thụ sản phẩm: Bán cho Công ty hoặc xí nghiệp nào? 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Tình hình chăn nuôi khu vực xung quanh bán kính cách trại 1 km: Người 
dân xung quanh chăn nuôi chủ yếu là con gì? ước tính số lượng mỗi loài, quy 
mô và phương thức chăn nuôi? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
6. Tình hình dịch bệnh ở trại trong 3 năm gần đây 
  
- Tình hình dịch bệnh gia súc khu vực xung quanh trại? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Công tác tiêm phòng hàng năm, đại trà, bổ sung, số lượng, tỷ lệ tiêm mỗi 
loại bệnh hàng năm trong 3 năm gần đây. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Tủ thuốc thú y gồm các loại thuốc, dụng cụ gì? Trị giá bao nhiêu? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . ., ngày       tháng        năm  
                           

 Chủ Cơ sở 
 
 
Ghi chú: 

 Nếu có hoặc không đánh dấu a 
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Phụ lục 6: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 

A. Những bệnh kiểm tra huyết thanh học 
 

Bệnh Đối tượng kiểm tra 
  

Số lần kiểm 
tra/n¨m 

Lở mồm long móng Trâu, bò dê, cừu 
Lợn 

1 

Dịch tả lợn Lợn đực giống, Lợn nái, Lợn thịt 1 

Lepto Lợn nái 
Lợn đực giống 
Trâu, bò 

1 

Lao Trâu, bò 1 

Sảy thai truyền nhiễm Trâu, bò, dê 
Lợn đực giống, Lợn nái 

1 

Bạch lỵ Gà giống 26 tuần 
Gà giò 20 tuần 

1 

CRD Gà giống >26 tuần 
Gà giống 20 tuần 

1 

 
B. Số mẫu điều tra huyết thanh học để phát hiện bệnh 

 
Tỷ lệ hiện mắc dự đoán 

Tổng đàn 0,1% 0,5% 1% 2% 5% 10% 20% 

50 50 50 50 48 35 22 12 

100 100 100 96 78 45 25 13 

200 200 190 155 105 51 27 14 

500 500 349 225 129 56 28 14 

1000 950 450 258 138 57 29 14 

5000 2253 564 290 147 59 29 14 

10000 2588 581 294 148 59 29 14 

∞ 2995 598 299 149 59 29 14 



Công thức tính: ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−−−=
2

1)1(1 1 dNpn d                    (1) 

 
    n: Số mẫu cần lấy 

    p: xác suất để phát hiện được bệnh(0.95) 

    d: số con mắc bÖnh(d = N x P) 

C. Số mẫu điều tra huyết thanh học để xác định tỷ lệ 
hiện mắc bệnh 

(áp dụng cho đàn > 10.000 con) 
 

Độ chính xác Tỷ lệ lưu 
hành ước 

đoán 
10% 5% 1% 

10% 35 138 3457 

20% 61 246 6147 

30% 81 323 8067 

40% 92 369 9220 

50% 96 384 9604 

60% 92 369 9220 

70% 81 323 8067 

80% 61 246 6147 

90% 35 138 3457 

 

 Công thức tính:         )1(96.1
2

2`

pp
d

n −=                             (2)   

 
  n = số mẫu cần lấy     

  P = tỷ lệ l−u hành  

                                         d = sai số ước lượng 

Trong trường hợp đàn nhỏ có thể hiệu chỉnh theo công thức sau: 
    

                     
nN

Nxncn
+

=)(                             (3) 

 
n(c): Số mẫu hiệu chỉnh 

                                         N: Tổng đàn 

                                         n: Số mẫu cần lấy theo công thức (2) 
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Phô lôc 7a: (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 
Phiếu thu thập số liệu tổng đàn 

gia súc, gia cầm của Chi cục thú y trước khi tiêm phòng 
 
Tỉnh Ngày bắt đầu tiêm phòng Ngày kết thúc tiêm phòng  

 
 

Trâu Bò Lợn Dê Cừu Gà Vịt Chó  
 

Huyện 

T
ổn

g 
số

 

Số
 th

ué
c 

di
ện

 ti
êm

 

T
ổn

g 
số

 

Số
 th
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c 
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ện

 ti
êm

 

T
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g 
số

 

Số
 th

ué
c 
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ện

 
tiª

m
 

T
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g 
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Số
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c 
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ện

 
tiª

m
 

T
ổn

g 
số

 

Số
 th

ué
c 
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ện

 
tiª

m
 

T
ổn

g 
số

 

Số
 th

ué
c 

di
ện

 
tiª

m
 

T
ổn

g 
số

 

Số
 th

ué
c 

di
ện

 
tiª

m
 

T
ổn

g 
số

 

Số
 th

ué
c 

di
ện

 
tiª

m
 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

27                 

28                 

Tổng số                 
 



Phụ lục 7b: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 

Phiếu thu thập số liệu tổng đàn 
gia súc, gia cầm của huyện trước khi tiêm phòng 

 
Tỉnh Huyện Ngày bắt đầu tiêm phòng Ngày kết thúc tiêm phòng 

 
 

Trâu Bò Lợn Dê Cừu Gà Vịt Chó  
 

Xã 

T
ổn

g 
số

 

Số
 th

ué
c 

di
ện

 ti
êm
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Số
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T
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Số
 th

ué
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tiª
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T
ổn

g 
số

 

Số
 th

ué
c 
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tiª
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1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

Tổng số                 

 



Phụ lục 7c: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 

 
Báo cáo Kết quả tiêm phòng định kỳ của Ban Thú y xã 

***Sử dụng mỗi báo cáo cho một bệnh*** 
 

Tỉnh Huyện Xã Ngày bắt đầu tiêm phòng 
 

Ngày kết thúc tiêm phòng 
 
 

Phòng bệnh Loại vắc xin Tổng số liều vắc xin nhận Tổng số liều vắc xin còn 
lại 

 
 
Tiêm phòng cho từng loài 
 

Thôn Trâu Bò Lợn Dê Cừu Gà Vịt Chó 
1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

Tổng số         



Phụ lục 7d: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 

Báo cáo kết quả tiêm phòng định kỳ của chi cục thú y 
***Sử dụng mỗi báo cáo cho một bệnh*** 

 
Tỉnh Ngày bắt đầu tiêm phòng Ngày kết thúc tiêm phòng 

 
 

Phòng bệnh Loại vắc xin Tổng số liều vắc xin nhận Tổng số liều vắc xin còn 
lại 

 
 
Tiêm phòng từng loài 
 

Huyện Trâu Bò Lợn Dê Cừu Gà Vịt Chó 
1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

Tổng số         

 



Phụ lục 7đ: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 

Báo cáo kết quả tiêm phòng định kỳ của trạm thú y huyện 
 

***Sử dụng mỗi báo cáo cho một bệnh*** 
 

Tỉnh Huyện Ngày bắt đầu tiêm phòng 
 

Ngày kết thúc tiêm phòng 

Phòng bệnh Loại vắc xin Tổng số liều vắc xin nhận Tổng số liều vắc xin còn 
lại 

 
 
Tiêm phòng từng loài 
 

Xã Trâu Bò Lợn Dê Cừu Gà Vịt Chó 
1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

Tổng số         

 



Phụ lục 7e: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 

 
Phiếu ghi chép về tiêm phòng bổ sung của thú y viên 

 
Tháng.... 

Họ và tên thú y viên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Xã: . . . . . . . . . . . . . . . . . Huyện: . . . . . . . . . . . . . . . Tỉnh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Ngày Vắc xin phòng bệnh 
 

L
M

L
M

 T
B

 

L
M

L
M

 lợ
n 

T
H

T
 T

r©
u 

bò
 

N
hi

ệt
 th

án
 

D
Þc

h 
tả

 lợ
n 

D
ại

  

T
H

T
 lợ

n 

§
ãn

g 
dÊ

u 
lợ

n 

N
iu

 c
át

 s
ơn

 

D
Þc

h 
tả

 v
ịt

 

K
há

c 
(.

..)
 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
Tổng số            
 



 
Phụ lục 7g: 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 
 
 
UBND xã................. ...... 

Ban Thú y 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                                                                       .....,  ngày...... tháng........năm...... 
 

Báo cáo định kỳ 
Tháng..... năm..... 

 
I. Công tác khống chế dịch bệnh 
1. Tình hình dịch bệnh 
 

Bệnh Loài Số thôn có 
bệnh 

Số lượng gia súc/ 
gia cầm 

Biện pháp đã thực hiện 
để xử lý 

Tổng đàn 

   ốm chết   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
Nhận định tình hình dịch bệnh (Diến biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện đối với một số bệnh chính) 
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2. Công tác tiêm phòng 
 
a. Tiêm phòng định kỳ 
 
(Báo cáo theo mẫu báo cáo tiêm phòng định kỳ  của Ban Thú y xã) 
 
b. Tiêm phòng bổ sung 
 

Bệnh Loài Số lượng gia súc/gia 
cầm được tiêm 

Số trong diện tiêm Ghi chú 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Nhận định về công tác tiêm phòng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
 

trưởng ban thú y xã 

  
 



 
Phụ lục 7h: 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 
 

Chi côc TY ...... 
Trạm Thú y .... 

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /BC-TTY                                                                           ...., ngày...... tháng........năm...... 
 

Báo cáo định kỳ 
Tháng..... năm..... 

 
I. Công tác khống chế dịch bệnh 
 
1. Tình hình dịch bệnh 
 

Bệnh Loài Số xã có 
bệnh 

Số lượng Tổng đàn Biện pháp đã thực hiện 

   ốm Chết   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Nhận định tình hình dịch bệnh (Diễn biến, qui mô, các biện pháp đã thực hiện đối với một số bệnh chính) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Công tác tiêm phòng 
 



• Tiêm phòng định kỳ : Báo cáo theo mẫu báo cáo tiêm phòng định kỳ dành cho Trạm Thú y huyện  và gửi về 
cho Chi cục Thú y sau mỗi đợt tiêm phòng. 

• Tiêm phòng bổ sung: Hãy điền các chi tiết vào bảng tổng hợp dưới đây: 
 

Bệnh Loài Số gia súc/gia cầm 
được tiêm 

Số trong diện tiêm Tỷ lệ tiêm (%) 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
Nhận định về việc tiêm phòng bổ sung 
 
 
 
 
 
 
 
II. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ 
 
Kiểm soát giết mổ 
 
 
 
 
Kiểm dịch vận chuyển 
 
 
 
 
 
III. Công tác quản lý thuốc 
 
 
 
 
 
 
IV. Công tác tổ chức cán bộ - thanh tra 
 
 
 
 
 
Nơi nhận: Trạm trưởng 
  
 



 
 

Phụ lục 7i: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 

 
SỞ NN&PTNT ..... 
Chi cục Thú y 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  /BC-CCTY                                                                       ...., ngày...... tháng........năm...... 
 

Báo cáo định kỳ 
Tháng..... năm..... 

 
I. Công tác khống chế dịch bệnh 
 
1. Tình hình dịch bệnh 
 

Bệnh Số xã có 
bệnh 

Số huyện 
có bệnh 

Loài Số lượng Tổng đàn Biện pháp đã thực hiện 

    ốm Chết   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Nhận định tình hình dịch bệnh (Diễn biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện đối với một số bệnh chính) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Công tác tiêm phòng 
 
Tiêm phòng định kỳ 

Bệnh Loại vắc 
xin sử dụng 

Ngày bắt 
đầu đợt 

tiêm phòng 
định  kỳ 

Ngày kết 
thúc đợt 

tiêm phòng 
định kỳ 

Số lượng 
gia sóc/gia 
cầm được 

tiêm 

Số trong 
diện tiêm 

Tỷ lệ tiêm 
(%) 

       
       
       
       
       
       
       
Tiêm phòng bổ sung 



Bệnh Loài Số gia súc/gia cầm 
được tiêm 

Số trong diện tiêm Tỷ lệ tiêm (%) 

     
     
     
     
     
     
 
II. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ 
 
1. Kiểm dịch nhập tỉnh 

Loài Số lượng Nguồn gốc Ghi chú 
    
    
    
    
    
    
    
2. Kiểm dịch xuất tỉnh 

Loài Số lượng Nơi đến Ghi chú 
    
    
    
    
    
    
 
3. Kiểm soát giết mổ 
 
 
 
 
 
 
 
III. Công tác quản lý thuốc 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Công tác tổ chức cán bộ - thanh tra 
 
 
 
 
 
Nơi nhận: Chi cục trưởng 
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   Phụ lục 8:                      báo cáo ổ dịch EPI 1 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5                                                                                               Chỉ  dùng cho Cục Thú y năm 2008) 

 Ngày nhập liệu 

 
1. Loại báo cáo         2. Ngày lâp báo cáo 
ổ dịch mới    

ổ dịch đang tiếp diễn    

       

3. Chi tiết về người báo cáo 

Tên 

Địa chỉ 

Huyện  

Tỉnh 

Điện thoại 

Vị trí công tác: là Cán bộ Trạm Thú y  / Chi cục Thú y  / Trung tâm Thú y Vùng  / Cục thú y     Khác………………(Ghi rõ) 

 
4. Ngày xuất hiện gia súc ốm đầu tiên trong ổ dịch       5. Nguồn gốc của ổ dịch 
   

 
 
6. Địa phương có dịch (bắt buộc ghi rõ, đầy đủ) 

Tỉnh  

Huyện 

Xã 

 
7. Chi tiết về ổ dịch 

Loài  
(Ghi riêng mỗi 

loài) 
Tuổi 

Số gia súc mới mắc bệnh 
(Bao gồm cả số gia súc đã chết, 

đã giết hay đã bán chạy)  
Số mới chết  

Số mắc bệnh 
nhưng trước đó đã 
được tiêm phòng  

Số có nguy cơ mắc 
bệnh (số gia súc cảm 

nhiễm trong xã) 
      

      

 
 

     

 
8. Triệu chứng và bệnh tích 
Các triệu chứng lâm sàng của gia súc ốm (nếu khám hoặc quan sát được) 

 
 
 
 

Các bệnh tích phát hiện khi mổ khám gia súc chết (nếu có mổ khám) 
 

9. Các biện pháp xử lý 



Liệt kê các biện pháp xử lý để khống chế ổ dịch như điều trị, tiêm phòng, và các biện pháp khác (nếu có thực hiện) 
 
Không can thiệp     Đốt huỷ   
Kiểm dịch      Chôn   
Tiêm phòng      Điều trị (mô tả chi tiết) ………………………………………….. 
Sát trùng tiêu độc     Khác …………………………………………………………… 
Giết mổ       …………………………………………………………….......  
 
10. Chẩn đoán 
  
 Tên bệnh: …………………………………………………………………………….. 
 
   Chẩn đoán khẳng định của phòng thí nghiệm   
   Chẩn đoán sơ bộ      
 
 Việc chẩn đoán sơ bộ dựa trên: 
   Triệu chứng lâm sàng      
   Bệnh tích      
   Lịch sử bệnh tại địa phương    
   Khác .…………………………………………………………………….. 
    
Các bệnh nghi ngờ khác (nếu nghi ngờ) 
 
 
 
 
 
11. Có lấy mẫu để gửi cho phòng thí nghiệm xét nghiệm không? 
 
Có   1. Nếu người gửi là cán bộ Trạm Thú y huyện thì gửi bản báo cáo này và mẫu bệnh phẩm cùng báo                                

      cáo EPILAB cho Chi cục Thú y tỉnh 

  2. Nếu người gửi là cán bộ Chi cục Thú y thì gửi một bản copy báo cáo này cùng báo cáo EPILAB và   

      mẫu bệnh phẩm cho Trung tâm Thú y vùng, đồng thời gửi một bản copy báo cáo này cho Cục Thú y 
    
Không  1. Nếu người gửi là cán bộ Trạm Thú y huyện thì gửi bản báo cáo này cho Chi cục Thú y tỉnh. 

  2. Nếu người gửi là cán bộ Chi cục Thú y tỉnh  thì gửi một bản copy báo cáo này cho Trung tâm Thú   

      y vùng và một bản cho Cục Thú y. 

 
12. Chi tiết về mẫu xét nghiệm, nếu có  

Loài Loại bệnh phẩm Tên phòng Thí nghiệm Ngày gửi mẫu 

  
 

  
 
 

 
13. ý kiến đề nghị/ Các chú ý cần thiết khác 
 
 
 
 
14. Chữ ký và đóng dấu 
Trạm Thú y huyện 
 
Ký tên 
 
Đóng dấu 
 
Ngày 
 

Chi cục Thú y  
 
Ký tên 
 
Đóng dấu 
 
Ngày 
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báo cáo cuối cùng về ổ dịch EPI 2 
Chỉ dùng cho Cục Thú y

Ngày nhận Ngày nhập liệu 

1. Ngày gửi báo cáo           
   

2. Chi tiết về cán bộ báo cáo 
Tên 

Địa chỉ  

Huyện 

Tỉnh 

Điện thoại 

Vị trí công tác: là Cán bộ Trạm Thú y  / Chi cục Thú y / Trung tâm Thú y Vùng / Cục thú  y       Khác…….………….(Ghi 

rõ) 

3. Ngày của ca bệnh cuối cùng                               4.   Nguốn gốc của ổ dịch 
   

5. Địa phương có dịch 
Tỉnh  

Huyện 

Xã 

6. Chi tiết kết thúc của ổ dịch 

Loài  Tuổi 
Tổng số gia súc mắc bệnh 
Bao gồm cả số gia súc chết  

và giết mổ  

Tổng số con chết 
của ổ dịch 

Số mắc bệnh 
nhưng trước đó đã 
được tiêm phòng 

Số có nguy cơ 

      

      

      

7. Các biện pháp xử lý đã áp dụng 
Liệt kê các biện pháp đã áp dụng để khống chế ổ dịch như điều trị, tiêm phòng, và các biện pháp khác 

 
Không can thiệp     Đốt huỷ   
Kiểm dịch      Chôn   
Tiêm phòng      Điều trị (mô tả chi tiết) ………………………………………….. 
Sát trùng tiêu độc     Khác …………………………………………………………… 
Giết mổ       …………………………………………………………….......  
 
8. Chẩn đoán 

Tên bệnh: ……………………………………………………… 

Chẩn đoán khẳng định của phòng thí nghiệm  

   Có   

   Không   

Cơ sở để chẩn đoán 

 Triệu chứng lâm sàng  

 Bệnh tích mổ khám  

 Lịch sử bệnh   

 Khác   ………………………

9. Khẳng định sự kết thúc của ổ dịch 
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Với sự hiểu biết và trách nhiệm của mình, tôi khẳng định rằng ổ dịch trên đây đã được khống chế và không có 
thêm một ca bệnh mới nào xảy ra trong xã đó trong 21 ngày vừa qua. 

Trạm Thú y  Ký tên 

  Đóng dấu 

  Ngày, tháng 

Chi Cục Thú y Ký tên 

  Đóng dấu 

  Ngày, tháng 



Hướng dẫn hoàn thành các mẫu EPI 1 và EPI 2 

Giới thiệu 
Các mẫu báo cáo EPI 1 và EPI 2 được dùng để báo cáo về các ổ dịch hoặc đã được chẩn đoán khẳng định hoặc còn 
nghi ngờ của các bệnh sau: 
 

• Lở mồm long móng (Foot and mouth disease) 
• Dịch tả lợn (Classical swine fever) 
• Bệnh Niu cát xơn (Newcastle disease)    
• Bệnh Nhiệt thán (Anthrax)   
• Bệnh Tụ huyết trùng trâu bò (Haemorraghic septicaemia)   
• Bệnh Tụ huyết trùng lợn (Porcine pasteurellosis)    
• Bệnh Dịch tả vịt (Duck virus enteritis)    
• Bệnh dại (Rabies) 
• Bệnh Dịch tả trâu bò (Rinderpest)     
• Viêm phổi màng phổi truyền nhiễm bò (Contagious bovine pleuropneumonia)  
• Bệnh lưỡi xanh (Bluetongue)    
• Bệnh viêm mụn nước ở lợn (Swine vesicular disease) 
• Bệnh đậu dê cừu (Sheep and goat pox) 
• Bệnh cúm gà (Highly pathogenic avian influenza) 

Ngoài ra, các mẫu báo cáo này cũng được sử dụng để báo cáo bất kỳ dịch bệnh nào gây nên thiệt hại kinh tế lớn kể 
cả các bệnh chưa rõ nguyên nhân. 

Mục đích của các mẫu báo cáo 
Mẫu EPI 1 được sử dụng để báo cáo lần đầu tiên về sự  xuất hiện của một ổ dịch của một trong các bệnh nói trên cho 
Chi cục Thú y, Trung tâm thú y Vùng và Cục Thú y. Mẫu báo cáo này cũng được sử dụng để báo cáo cập nhật thông 
tin hàng tuần về ổ dịch. 
 
Mẫu EPI 2 được sử dụng để thông báo cho Cục Thú y và Trung tâm thú y vùng tương ứng, rằng một ổ dịch của một 
trong các bệnh nói trên đã được khống chế thành công và được coi như đã chấm dứt. 

Nghĩa vụ báo cáo 
Việc báo cáo về sự phát ra của các bệnh nêu trên khi chúng đã được chẩn đoán khẳng định hoặc chưa chẩn đoán 
khẳng định nhưng nghi ngờ rằng chúng đang xảy ra là một nghĩa vụ pháp lý. Việc báo cáo cần được thực hiện ngay 
khi có thể và phải sử dụng các mẫu báo cáo chính thức mà không dùng mẫu báo cáo khác.  Đối với các cán bộ thuộc 
Trạm huyện, báo cáo theo mẫu phù hợp cần được gửi tới Chi cục Thú y tỉnh trong thời gian sớm nhất.  Sau đó, Chi cục 
Thú y tỉnh có nghĩa vụ  thông qua và gửi bản sao báo cáo này cho Trung tâm Thú y vùng và Cục Thú y càng sớm 
càng tốt.  

Định nghĩa 

Đáp ứng mục đích của các mẫu báo cáo này, một ổ dịch là sự xuất hiện của một hay nhiều ca bệnh 
trong số các dịch bệnh trong danh mục trong cùng một xã. Một ổ dịch được xem là mới trong xã đó nếu 
trong 3 tuần trước đó không có con vật nào mới mắc bệnh đó.. 

Mẫu EPI 1 

 
Như đã đề cập trên đây, mẫu báo cáo EPI 1 được sử dụng để thông báo cho Chi cục thú y, Trung tâm thú y 
vùng và Cục Thú y về  sự nổ ra của các ổ dịch. Mẫu báo cáo EPI 1 đầu tiên cần phải được báo cáo cho các 
cơ quan này ngay khi có sự nghi ngờ hoặc khẳng định về một ổ dịch, lưu ý đến khái niệm về ổ dịch đề cập 
trên đây. Đều đặn sau đó, các báo cáo cập nhật sử dụng EPI 1 cần được đệ trình vào mỗi tuần tiếp theo. 
Để hoàn thành mẫu báo cáo, cần chú ý các hướng dẫn sau: 

• Phần 1:   
Chỉ rõ đây là báo cáo về một ổ dịch mới hay là báo cáo cập nhật về một ổ dịch đang diễn ra. Một ổ dịch mới 
được xem như là xảy ra khi không có một ca bệnh mới nào được báo cáo về bệnh đó trong xã đó trong 3 tuần 
trước đó. Một ổ dịch được coi như đang diễn ra nếu tiếp tục có các ca bệnh mới của bệnh đó được báo cáo 
trong xã đó trong vòng 3 tuần trước đó. 

• Phần 2:   
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Hãy cho biết ngày lập báo cáo 
• Phần 3:  

Hãy điền đầy đủ các chi tiết về người lập báo cáo, gồm cả tên và vị trí công tác của mình. 
• Phần 4: 

Hãy điền ngày của gia súc đầu tiên mắc bệnh tại ổ dịch hiện thời. Nếu không biết chắc chắn ngày, ghi ngày 
ước lượng gần đúng nhất. 

• Phần 5:  
Hãy chỉ ra nguồn gây nhiễm có thể của bệnh. Chỉ dùng những lựa chọn dưới đây: 
        

Không biết 
Vận chuyển lậu 
Vận chuyển hợp pháp 
Thức ăn  
Nước uống 
Tái phát từ ổ dịch cũ 
Khác 

 
• Phần 6: 

Hãy điền chính xác tên của địa phương chi tiết đến tên xã nơi ổ dịch xảy ra.  
• Phần 7: 

Ghi tên loài động vật mắc bệnh trong ổ dịch. Nếu có nhiều loài cùng nhiễm một bệnh, ví dụ như bệnh Dại 
hoặc Nhiệt thán cần điền chi tiết theo từng loài mắc bệnh. 
Tuổi của đại đa số các gia súc mắc bệnh ghi rõ như sau: Không phân biệt tuổi/Trưởng thành/Bán trưởng 
thành/Gia súc non hay gia súc mới đẻ, theo mẹ 
Số gia súc mắc bệnh cần phải được ghi rõ. Nếu một vài loài mắc bệnh trong ổ dịch,  số gia súc mắc bệnh 
theo loài cần được được ghi cụ thể. Số gia súc mắc bệnh được tính bao gồm cả số gia súc bị ốm, đã chết 
hoặc bị ốm đã giết mổ. Nếu mẫu báo cáo EPI 1 được dùng cho một ổ dịch đang diễn ra, điều quan trọng là 
chỉ ghi số ca bệnh mới hoặc số gia súc mới chết kể từ báo cáo trước đó. Không nhập con số tổng số 
của ổ dịch đó.  
Người lập báo cáo này cũng cần nhập số lượng gia súc mắc bệnh mà đã được tiêm phòng gần đây, có thể vẫn 
còn trong thời gian miễn dịch đối với bệnh đó. 
Số gia súc có nguy cơ mắc bệnh theo loài được ghi vào trong cột cuối cùng. Con số này là tổng số gia súc các 
loài cảm nhiễm có trong toàn xã đó. 

• Phần 8  
Mô tả các triệu chứng lâm sàng thể hiện ở gia súc ốm và nếu có bất kỳ gia súc chết nào hoặc nếu có kiểm tra 
mổ khám gia súc mắc bệnh thì cần liệt kê các bệnh tích của chúng. 

• Phần 9 
Trong phần này, hãy ghi các biện pháp đã áp dụng để khống chế ổ dịch kể cả mọi biện pháp điều trị đặc biệt. 

• Phần 10 
Mọi chẩn đoán đã tiến hành cần được ghi vào phần này.Người thực hiện báo cáo phải chỉ rõ rằng việc chẩn 
đoán này có được khẳng định bằng các xét nghiệm phòng thí nghiệm hay không.Nếu chưa có sự chẩn đoán 
khẳng định nào của phòng thí nghiệm, hãy đưa ra cơ sở của việc chẩn đoán sơ bộ đó. 
Ngoài ra, trong trường hợp các ổ dịch không được khẳng định thì chẩn đoán một bệnh ghi ngờ , có nghĩa là ổ 
dịch đó có thể là một bệnh khác, cần được ghi chú vào đây. 

• Phần 11 
Người lập báo cáo cần đánh dấu vào ô thích hợp khi có mẫu xét nghiệm được gửi đi cho phòng thí nghiệm 
kiểm tra.  Nếu có (các) mẫu xét nghiệm gửi đi cho phòng thí nghiệm, hãy gửi một bản sao báo cáo EPI 1 này 
cho phòng thí nghiệm kèm theo một mẫu EPI LAB. Phần này cũng cho biết cần gửi mẫu xét nghiệm và gửi 
báo cáo cho những cơ quan nào. 

• Phần 12 
Nếu lấy mẫu xét nghiệm gửi đi, cần ghi các chi tiết kèm mẫu đó  vào phần này.  

• Phần 13 
Hãy đưa các ý kiến đề nghị hoặc các chi tiết khác vào phần này. 

• Phần 14 
Người lập báo cáo cần ký và đóng dấu cho bản báo cáo này. Nếu báo cáo này được cán bộ Trạm thú y thực 
hiện, có một phần để sẵn để cho Chi cục thú y thông qua và ký tên trước khi gửi đi cho Cục Thú y và Trung 
tâm Thú y Vùng. 

 

Mẫu EPI 2 

Trạm thú y huyện và Chi cục Thú y tỉnh sử dụng mẫu báo cáo này để  khẳng định rằng ổ dịch trước đó đã 
được báo cáo bằng các báo cáo EPI 1 đã được khống chế thành công và xem như đã kết thúc. Thông qua 
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việc đệ trình báo cáo này Cán bộ thú y, với hiểu biết tốt nhất của họ, khẳng định rằng không có thêm một ca 
bệnh nào của dịch bệnh đã nêu xảy ra thêm trong vòng 21 ngày trước đó. 
Cần gửi bản sao của báo cáo này cho cả Trung tâm Thú y Vùng và Cục Thú y. 

• Phần 1  
Hãy điền ngày lập báo cáo vào phần này. 

• Phần 2 
Hãy điền chi tiết về người lập báo cáo vào đây 

• Phần 3 
Hãy điền ngày xảy ra ca bệnh cuối cùng trong ổ dịch đó, càng chính xác càng tốt. 

• Phần 4:  
Hãy chỉ ra nguồn gây nhiễm có thể của bệnh, dùng các lựa chọn như đối với mẫu EPI 1. 

• Phần 5:  
Hãy ghi địa phương nơi xảy ra dịch 

• Phần 6: Chi tiết kết thúc của ổ dịch 
Hãy điền tổng số gia súc mắc bệnh và gia súc chết trong suốt thời gian ổ dịch, nếu ổ dịch có nhiều gia 
súc cùng mắc bệnh cần phải ghi số liệu riêng theo từng loài. 

• Phần 7: Biện pháp khống chế ổ dịch 
Hãy cho biết các biện pháp xử lý đã được áp dụng để khống chế ổ dịch 

• Phần 8: Chẩn đoán 
Phần này bao gồm các chẩn đoán được thực hiện và người thực hiện báo cáo nên ghi rõ nếu có sự chẩn đoán 
khẳng định dịch bệnh của phòng thí nghiệm. Ngoài ra, cần chỉ rõ cơ sở của chẩn đoán. 

• Phần 9:Khẳng định sự kết thúc của ổ dịch 
Tại phần cuối của mẫu báo cáo này cán bộ báo cáo phải khẳng định rằng, với sự hiểu biết của mình, các chi 
tiết nêu trên là chính xác và rằng không có thêm một ca bệnh nào xảy ra trong vòng 21 ngày trước. Có một 
phần được chuẩn bị sẵn để Chi cục thú y thông qua và ký trước khi gửi báo cáo đi. 
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EPILAB 

báo cáo gửi Phòng thí nghiệm  

Sử dụng từng bản khác nhau cho mỗi loài 
         (chỉ dùng cho phòng thí nghiệm) 
1. Ngày gửi mẫu xét nghiệm    2.     Loài      Số đăng ký phòng TN   Ngày nhận   
 
 

     

 
3.    Chi tiết về cán bộ gửi mẫu xét nghiệm      

Tên 

Cơ quan/ Địa chỉ 

Huyện 

Tỉnh 

Điện thoại 

Vị trí công tác: là Cán bộ của Trạm Thú y / Chi cục Thú y / Trung tâm Thú y Vùng /  Cục thú y          Khác………………………(Ghi rõ) 
 
4. Chi tiết về chủ gia súc 
Tên 

Làng 

Xã  

Huyện 

Tỉnh 

 
5. Chi tiết về mẫu xét nghiệm 
Tuổi Giới tính Giống Loại mẫu Ký hiệu mẫu Số lượng mẫu Các xét nghiệm yêu cầu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
6. Lịch sử và triệu chứng lâm sàng (Sử dụng khi không gửi kèm báo cáo EPI 1 hoặc EPI 2) 
          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
7. Chữ ký và đóng dấu 
Chữ ký hoặc đóng dấu.…………………………………    Tên…………………………..…………………………. 

 
 

Ngày, tháng…………………………..      Chức vụ.………………………………………………. 
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Kết quả xét nghiệm (Chỉ dùng cho Phòng thí nghiệm) 
 

Ký hiệu 

mẫu  
Tên xét nghiệm 

tiến hành 
Kết quả và các ghi chú  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Các chi tiết về các khoản phí  
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Số đăng ký phòng thí nghiệm  

Tên Phòng thí nghiệm  

Người nhận  

Người báo cáo 

Tổng chi phí 

Ngày báo cáo 

Ký tên và đóng dấu  



Hướng dẫn sử dụng bản ghi chép  
cho các Chi cục thú y  và Trạm thú y huyện 

 

1. Mục đích 

Bảng ghi chép được dự kiến dùng cho cả các Trạm Thú y huyện và Chi cục thú y tỉnh 
để hỗ trợ cho việc ghi chép, tóm tắt và phân tích số liệu dịch bệnh. Tại cấp Trạm Thú y 
huyện, việc chi chép này không chỉ là một nhiệm vụ hành chính quan trọng, mà còn 
quan trọng hơn là sự sử dụng chính xác của bản ghi chép sẽ cho phép cán bộ Trạm thú 
y huyện  thực hiện các phân tích dịch tễ học cơ bản. Tại cấp Chi cục Thú y, bản ghi 
chép cũng được sử dụng cho việc phân tích cơ bản các báo cáo nhận được từ các Trạm 
Thú y huyện. Bản ghi chép này không dùng để gửi cho bất kỳ một cơ quan cấp cao 
hơn vì chức năng chính của nó là trợ giúp cho việc phân tích các báo cáo gửi đi hoặc 
nhận về. 

Mục tiêu của bản ghi chép 

Một bản ghi chép được sử dụng để ghi lại các số liệu về một huyện trong một tháng. 
Do đó mỗi Trạm Thú y huyện  nên có một bản ghi để hoàn thành trong mỗi tháng và 
mỗi Chi cục Thú y nên có một bản ghi của mỗi huyện trong tỉnh trong mỗi tháng. Bản 
ghi chép đã được thiết kế để sử dụng cùng với mẫu báo cáo EPI1 và EPI2 và do đó chỉ 
sử dụng ở những nơi áp dụng các mẫu báo cáo này. 

Sử dụng 

Về cơ bản Bản ghi chép được chia thành ba phần chính. Những hướng dẫn dưới đây là 
dành cho Trạm Thú y huyện, có nghĩa là để ghi chép lại các chi tiết của các mẫu báo 
cáo đã gửi cho Chi cục Thú y. Chi cục Thú y sử dụng một bản ghi khác cũng với cách 
giống hệt như vậy để lưu giữ các nguồn số liệu từ các báo cáo chi cục nhận được từ  
Trạm Thú y huyện. 

Phần thứ nhất là để ghi lại các chi tiết của mẫu báo cáo EPI1 đã gửi đi, tức là chi tiết 
về các ổ dịch mới và các ổ dịch đang diễn ra. Phần thứ 2 là để ghi chép lại chi tiết của 
bất kỳ mẫu EPI2 được gửi đi, nghĩa là chi tiết về các ổ dịch đã được khống chế. Phần 
thứ 3 là phần tóm tắt trong đó các số liệu về hai phần trước được sử dụng để tính toán 
các con số về ổ dịch. 

Phần 1 

Tổng số trong tháng

Ca bệnh

                  Chết

Ca bệnh

                  Chết

Ca bệnh

                  Chết

Ca bệnh

                  Chết

Ca bệnh

                  Chết

2 3 4 5 6 7 8

FMD BÒ
    40
                    5

Lợn
     31
                   0

Dịch bệnh Loài

Số lượng

 

 

Khi một mẫu báo cáo EPI 1 được hoàn thành và gửi cho Chi cục Thú y, tên xã, dịch 
bệnh và tên loài gia súc mắc bệnh liên quan đến báo cáo được nhập riêng rẽ vào các 
cột 1,2 và 3 như trên. Nếu có nhiều loài gia súc mắc bệnh liên quan đến ổ dịch thì chi 
tiết về mỗi loài cần được ghi vào các dòng khác nhau. 
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Tổng số ca bệnh và số chết được báo cáo cần được đưa vào cột 4. Vậy, trong ví dụ nêu 
trên, báo cáo gồm có 40 ca bệnh ở bò với 5 con chết, và 31 ca bệnh ở lợn không có 
con nào chết. 

Việc ghi chép lại rằng báo cáo này là báo cáo về một ổ dịch mới hay một ổ dịch đang 
diễn ra - nghĩa là các chi tiết có được từ một báo cáo tiếp theo – là việc làm rất quan 
trọng. Những báo cáo về một ổ dịch mới được đánh dấu bằng cách vẽ một ô khoanh 
vuông màu đỏ hay màu đậm xung quanh số liệu nhập. Nếu không có ô khoanh xung 
quanh tức là báo cáo đó là một báo cáo tiếp theo. Trong ví dụ dưới đây, báo cáo về ổ 
dịch LMLM là báo cáo tiếp theo, và vì vậy báo cáo đầu tiên đã được đệ trình trong 
tháng trước. Báo cáo về ổ dịch Dịch tả lợn là báo cáo về một ổ dịch mới, trước đó chưa 
được báo cáo. 

Mẫu EPI1

Xã Dịch bệnh Loài Số lượng

Ca bệnh

                  Chết

Ca bệnh

                  Chết

Ca bệnh

                  C hết

Ca bệnh

                  Chết

1 2 3 4 5 6

Lon Tri LMLM Bò
    40
                    5

Tan Phong D ịch tả  lợn Lợn
     70
                   30

Tổng số trong tháng

Ca bệnh

                  Chết

7 8  
Khi các báo cáo tiếp theo về ổ dịch được đệ trình trong cùng tháng của bản ghi chép 
này, các ca bệnh mới và số chết mới được nhập vào cột 5, 6 và 7 như ví dụ dưới đây 

Mẫu EPI1

Xã Dịch bệnh Loài Số lượng

Ca bệnh

                  Chết

Ca bệnh

                  Chết

Ca bệnh

                  C hết

Ca bệnh

                  Chết

1 2 3 4 5 6

Lon Tri LMLM Bò
    40
                    5

Tan Phong D ịch tả  lợn Lợn
     70
                   30

    39
                    28

    28
                    20

Tổng số trong tháng

Ca bệnh

                  Chết

7 8  
Vậy, đến cuối tháng có thể điền tổng số ca bệnh và số chết trong tháng vào cột 8 như 
minh hoạ dưới đây. 

Mẫu EPI1

Xã Dịch bệnh Loài Số lượng

Ca bệnh

                  Chết

Ca bệnh

                  Chết

Ca bệnh

                  C hết

Ca bệnh

                  Chết

1 2 3 4 5 6

Lon Tri LMLM Bò
    40
                    5

    20
                    0

    30
                    1

Tan Phong D ịch tả  lợn Lợn
     70
                   30

    39
                    28

    28
                    20

Tổng số trong tháng

Ca bệnh

                  Chết

7 8

    90
                    6

    137
                    78 

Tuy nhiên, cần ghi chú rằng tổng số trong cột 8 chỉ là tổng số trong tháng thôi và có 
thể không đúng cho toàn bộ ổ dịch. Ví dụ tổng số ca bệnh Dịch tả lợn là 137 con vì nó 
bao gồm tất cả các báo cáo về ổ dịch đó. Tuy nhiên với ổ dịch LMLM, có tổng số 90 
ca bệnh được báo cáo trong tháng nhưng không phải là tổng số của toàn bộ ổ dịch, vì 
tất cả các báo cáo trong tháng đều là các báo cáo tiếp theo. Báo cáo đầu tiên về ổ dịch 
được nộp từ tháng trước và do đó nên xem lại bản ghi chép từ tháng trước để có được 
con số tổng số cho ổ dịch. 

 

Phần 2 

Phần này được dùng để ghi chép chi tiết về mẫu báo cáo EPI 2 được gửi đi, nói cách 
khác các báo cáo về việc khống chế thành công ổ dịch. Khi một mẫu báo cáo EPI2 
được gửi đi, người lập báo cáo phải nhập tổng số ca bệnh và số chết của ổ dịch đó vào 
bản ghi chép. Có thể được tính toán các con số này bằng cách dùng các chi tiết đã 
được báo cáo trong phần 1 của bản ghi chép và cần phải lưu ý đến bản ghi chép tháng 
trước đó để có được con số tổng cộng về cả ổ dịch. 

Mẫu EPI 2

Lợn

An My Bò 120
                              10

Xã Chẩn đoán Loài
Tổng số ổ dịch

Ca bệnh

             Số chết

Tam Dao Dịch tả lợn

LMLM

  56
                              40

 

Phần 3 

Phần này là biểu mẫu tóm tắt dùng để tính toán số lượng các loại ổ dịch khác nhau. 
Phần đầu của biểu mẫu liệt kê 4 bệnh với một khoảng trống đủ để thêm vào đến 
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khoảng 6 bệnh n−ã. Phần này cho phép phân tích ổ dịch kỹ hơn nếu được báo cáo. Với 
mỗi loại bệnh có thể tính toán số lượng ổ dịch mới, ổ dịch đã xảy ra từ tháng trước, 
tổng số ổ dịch và số các ổ dịch đã được khống chế trong tháng được ghi chép. 

Số lượng các ổ dịch mới: được tính toán bằng cách xem xét Phần 1 của mẫu và xác 
định bao nhiêu ổ dịch là ổ dịch mới có nghĩa là mục được nhập vào có ký hiệu một « 
đậm màu hay màu đỏ khoanh ở xung quanh. Vậy trong ví dụ ở trang sau, có 4 ổ dịch 
mới trong tháng vì được đánh dấu ở phần 1, cụ thể là LMLM, Dịch tả lợn, Tụ huyết 
trùng và Dại. Các thông tin này được nhập vào phần 3. 

Số lượng các ổ dịch từ những tháng trước: Một số ổ dịch đã bắt đầu từ những tháng 
trước và có thể tiếp tục trong tháng này. Có thể dễ dàng xác định chúng bằng cách 
xem phần 1 của bản ghi chép, đó là những ổ dịch không được đánh dấu bằng các « 
khoanh xung quanh đậm màu hay màu đỏ. Trong ví dụ, ổ dịch THT ở xã Ca Nang bắt 
đầu từ tháng trước vì nó không được đánh dấu bằng ô khoanh đậm màu. Các ổ dịch ở 
Hữu Nghị, Minh Thơ, Phương Lâm, Tân Hào và Anh Sơn cũng vậy. Các ổ dịch này 
được nhập vào Phần 3 trong các cột khác nhau. Chú ý rằng có một báo cáo từ xã Anh 
Sơn nhưng không có ca bệnh nào mới. Đây là một báo cáo tiếp theo của một ổ dịch 
đang diễn ra,  nghĩa là Trạm Thú y huyện có nghĩa vụ nộp báo cáo 7 ngày một lần 
không kể là có thêm ca bệnh mới nào hay không. Nó sẽ vẫn được coi là một ổ dịch 
đang tiếp diễn cho đến khi mẫu báo cáo EPI2 được đệ trình. 

Số lượng ổ dịch được khống chế: Số lượng các ổ dịch đã được khống chế trong báo 
cáo tháng tương đương với số các báo cáo EPI 2 được gửi đi trong tháng đó. Con số 
này có thể tính toán bằng cách tham khảo Phần 3 và bằng cách xác định theo từng 
dịch bệnh. 
Vậy trong ví dụ này có 4 mẫu báo cáo EPI2 được gửi và do vậy có 4 ổ dịch đã được 

khống chế trong tháng, gồm 2 ổ dịch Dịch tả lợn, 1 THT và 1 ổ dịch Dại. 
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Phụ lục 9: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) 

 
 

Biên bản  mổ khám bệnh tích 
 

 Vào lúc ....... giờ ........,ngày……. tháng …....năm 20 

Tên chủ gia súc (gia cầm) ………………………………………………………. 

Địa chỉ …………………………………………………………………….……. 

Loại gia súc (gia cầm) …………………………………………………….……. 

Giống…………… ..............Giới tính …….......................................…….……. 

Tuổi :……………………Trọng lượng :………………………………….……. 

Thời gian từ khi chết đến khi mổ khám ……………………………………..… 

Dịch tễ, lâm sàng 

Thời gian bắt đầu ổ dịch …………………………………………………....… 

Số ốm ……………………. Số chết …………………………………………. 

Triệu chứng: ………………………………………….………………...…..… 

Tình trạng lây lan …………………………………………………………..… 

Vắc xin đã dùng: Loại …………………..Thời gian ……………………...…..… 

                             Loại …………………..Thời gian ……………………...… 

                             Loại ………………….. Thời gian ……………………...… 

Điều trị: Thuốc………………………………………………….. ………..…..… 

               Thời gian ………………………………………………………..…..… 

Nước uống ………………………….. Thức ăn ……………………………...… 

Bệnh tích 

Biểu hiện bên ngoài: .. ……………………………………………………..… 

 Các lỗ tự nhiên ……………………………………………………………… 

Niêm mạc …………………………………………………………………...… 

Đặc điểm khác ………………………………………………………………..… 

Hệ thống hô hấp: 

- Ngoài mũi ……………………………..Trong mũi ………………………..… 

- Xoang ……………………………………………………………………… 

- Thanh quản ………………………………………………………………...… 

- Khí quản …………………………………………………………………..…. 
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- Xoang ngực ………………………………………………………………..…. 

- Màng phổi (túi khí ở gia cầm) ……………………………………………....… 

- Phổi ………………………………………………………………………..…. 

         Phế quản ……………………………………………………………… 

         Phế nang ……………………………………………………………… 

Hệ thống tuần hoàn: 

        -  Màng tim………………………………………………………………….…… 

- Xoang bao tim. ……………………………………………………………..… 

- Tâm thất ……………………………………………………………………… 

- Tâm nhĩ ……………………………………………………………………… 

- Van ………………………………………………………………………..….. 

- Động mạch ……………………………………………………………….….. 

- Tĩnh mạch …………………………………………………………………… 

- Máu …………………………………………………………………………… 

 

Hệ thống tiêu hoá: 

- Miệng ……………………………………………………………………… 

- Lưỡi ………………………………………………………………………. 

- Hạch …………………………………………………………………..…...…. 

- Thực quản ……………………………………………………………….….. 

- Lá lách: Bên ngoài ……………………Bên trong ………………………. 

- Gan: Màu sắc ………………………………………………………....…..… 

           Rìa gan …………………………………………………………….. 

           Mặt gan …………………………………………………………… 

           Túi mật ……………………… ống mật ……………………………. 

            Hạch ……………………………………………………………….. 

- Dạ dầy ……………………………………………………………………..…. 

- Ruột non …………………………………………………………………… 

- Ruột già …………………………………………………………………....… 

- Hạch lâm ba ……………………………………………………………..…… 

- Phân ……………………………………………………………………....… 

Hệ thống tiết niệu: 

- Thận: Màu sắc ……………………………………………………………..… 
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             Vỏ thận ……………………………………………………………. 

              Bể thận  …………………………………………………………. 

- Bàng quang: Niêm mạc …………………………………………………… 

                  Nước tiểu …………………………………………………… 

Hệ thống nội tiết: 

- Giáp trạng …………………………………………………………………. 

- Cận giáp trạng ……………………………………………………………. 

- ức ………………………………………………………………………… 

- Yên …………………………………………………………………………. 

- Thượng thận ……………………………………………………………… 

- Fabracius (gia cầm) ………………………………………………………. 

Hệ thống sinh sản: 

- Buồng trứng ………………………………………………………………. 

- Tử cung …………………………………………………………………… 

- Tuyến sinh dục …………………………………………………………… 

- Dịch hoàn …………………………………………………………………. 

- Lỗ huyệt ……………………………………………………………………. 

Hệ thống thần kinh: 

- Màng não …………………………………………………………………… 

- Não ………………………………………………………………………. 

- Hành tuỷ …………………………………………………………………… 

- Dịch ………………………………………………………………………. 

Hệ thống liên kết: 

- Xương ……………………………………………………………………… 

- Khớp xương ……………………………………………………………….. 

- Tuỷ xương ………………………………………………………………… 

- Cơ …………………………………………………………………………. 

Sơ chẩn: ………………………………………………………………………. 

Bệnh phẩm gửi xét nghiệm …………………………………………………. 

Đề nghị xét nghiệm …………………………………………………………. 

 

Xác nhận của cơ quan chuyên môn                                      Cán bộ mổ khám 
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